Thuyết minh thiết kế cơ sở
Nhà ở học viên cao tầng (ký Túc Xá) Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh


Phần I. Giải pháp quy hoạch, kiến trúc công trình
1. Giải pháp quy hoạch

- Giải pháp quy hoạch được đề xuất đảm bảo hài hoà với quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan khuôn viên nhà trường đã được phê duyệt.
- Hình khối công trình được tổ chức thống nhất, bố cục tạo với toà nhà KTX do Chính phủ CHND Trung Hoa tặng vừa khánh thành đưa vào sử dụng tạo thành tổ hợp nhà ở bao gồm 02 khối ở có sự thống nhất về hình thức kiến trúc hài hoà với không gian kiến trúc xunh quanh. Tuân thủ các khoảng cách, các khống chế theo quy hoạch đã được duyệt (chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng...)
- Bố trí cảnh quan trong khu đất gồm vườn hoa, cây xanh,... sinh động và thuận tiện cho học viên sống và học tập trong toà nhà.

2. Các tài liệu tham khảo thiết kế.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành.

- Pháp lệnh phòng cháy chữa cháy.

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường.

- Luật nhà ở số 56/2005/QH -11 ngày 29/11/2005

- TCVN 4451 -1987: Nhà ở - nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

- TCVN4515 - 1988: Nhà ăn công cộng - tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 275-2002: Trường trung học chuyên nghiệp - tiêu chuẩn thiết kế.
- TCXDVN 276-2003: Công trình công cộng - nguyên tắc cơ bản thiết kế.

- TCXDVN 281-2003: Nhà văn hoá thể thao - nguyên tắc cơ bản thiết kế.

- TCXDVN 287-2004: C.trình văn hoá thể thao - nguyên tắc cơ bản thiết kế.

- TCXDVN 288-2004: Công trình thể thao - bể bơi - tiêu chuẩn thiết kế.
- TCXDVN 289-2004: Công trình thể thao - nhà thể thao - tiêu chuẩn thiết kế.
- TCXDVN 323-2004: Nhà cao tầng - tiêu chuẩn thiết kế.
- TCXDVN 264-2002: Nhà ở công trình - nguyên tắc xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
- TCVN 4474 - 1987: Thoát nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 4513 -1988: Cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN  2748 - 1991: Phân cấp công trình xây dựng - tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5687-1992: Thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm - tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5744-1993: thang máy - yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng.

- TCVN 5760-1993: Hệ thống chữa cháy - yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

- TCVN 2622-1996: phòng cháy CC - nhà cao tầng - yêu cầu thiết kế.

- TCVN 5738-2001: Hệ thống báo cháy - yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 16-1986: Chiếu sáng nhân tạo trong công trình xây dựng 

- TCVN 46 - 1986: Chống sét cho các công trình xây dựng.

- TCVN 25 -1991: Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 27 - 1991: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế.

- Các tiêu chuẩn thiết kế có liên quan khác.

- Tài liệu vật lý kiến trúc.

- Atlat nhân trắc học người Việt Nam trong lứa tuổi lao động.

- Tài liệu khảo sát hiện trạng ký túc xá của một số trường trên cả nước.
3. Giải pháp thiết kế kiến trúc

- Khối nhà ở học viên được thiết kế bao gồm các chỉ tiêu kỹ thuật sau:

- Các chỉ tiêu kỹ thuật đạt được ( cho 1 nhà)

+ Diện tích khu đất xây dựng
: 1.200m2
+ Tổng diện tích sàn


: 11.610m2
+ Tầng cao



: 15 tầng nổi + 1 tầng kỹ thuật (tầng 16) và  một1 tầng hầm.
+ Tổng số phòng ở


: 168 phòng.
+ Tổng số sinh viên


: 1680 sinh viên.
- Giải pháp thiết kế mặt bằng: Gồm 01 đơn nguyên cao 15 tầng nổi + 1 tầng kỹ thuật (tầng 16) và 1 tầng hầm.

- Tầng hầm: Diện tích sàn 1000 m2 - Bố trí không gian để xe của học viên, sinh viên, các phòng phụ trợ, bảo vệ, kỹ thuật điện, nước. Thiết kế 2 lối lên xuống tầng hầm để đảm bảo giao thông và thoát người. Hệ thống giao thông đứng gồm có 3 thang máy, 1 thang bộ lên  tầng trên và một lối thoát hiểm lên sảnh phụ tầng 1.
- Tầng 1: Từ đường chính vào thẳng sảnh chính của công trình. từ sảnh chính có thể liên hệ thuận tiện với các không gian phục vụ: Các phòng ăn, giải khát, y tế, phòng sinh hoạt chung, Phòng trực quản lý bố trí thẳng sảnh vào gần cụm thang chính thuận tiện cho biệc quản lý toà nhà. Khu bếp căng tin bố trí phía sau để tránh gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của các không gian phục vụ trong công trình:
Diện tích sàn: 1000 m2  được bố trí các không gian chức năng như sau:

	+ 01 Phòng quản lý toà nhà
	:
	10 m2

	+ 01 Phòng sinh hoạt chung
	:
	70 m2

	+ 01 Phòng ytế
	:
	46 m2 

	+ 01 Phòng bác sĩ trực
	:
	10 m2

	+ 01 Căng tin
	:
	100 m2

	+ 01 Phòng chuẩn bị
	:
	30 m2

	+ Sảnh, hàng lang, cầu thang, kho, vệ sinh chung.


- Tầng điển hình: Từ tầng 02 đến tầng 15, mỗi tầng gồm có 12 phòng ở và 1 phòng trực tầng, kho. Hệ thống thang máy và thang bộ được bố trí tại trung tâm đơn nguyên, thuận tiện cho sinh hoạt liên hệ tới các phòng ở. Cầu thang thoát nạn được thiết kế tiếp giáp mặt ngoài công trình đảm bảo yêu cầu thoát người khi có sự cố. Mỗi phòng ở có diện tích 24m2 được thiết kế cho 10 học viên ở, sử dụng 5 giường tầng và mỗi học viên được trang bị 2 bàn học kết hợp tủ để đồ.  Có 1 khu vệ sinh chung (gồm 1 xí, 1 tắm, 1 chậu rửa) và lôgia phơi liên hệ thuận tiện với phòng ở. Tất cả các phòng ở học viên đều được thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên tốt.
Diện tích sàn 01 tầng điển hình: 660 m2  được bố trí các không gian chức năng như sau:

	+ 12 Phòng ở
	:
	24 m2

	+ 01 Trực tầng + kho
	:
	12.5 m2

	+ Sảnh, hàng lang, cầu thang.


- Tầng kỹ thuật (tầng 16): Bố trí các phòng kỹ thuật, kho chung và khu vực giặt đồ.

Diện tích sàn: 280 m2  được bố trí các không gian chức năng như sau:

	+ 01 Phòng kỹ thuật
	:
	20 m2

	+ 02 Phòng kỹ thuật thang máy
	:
	15 & 18 m2

	+ 01 Kho chung
	:
	20 m2

	+ 01 Không gian giặt đồ
	:
	60 m2

	+ Sảnh, hàng lang, cầu thang.


4. Giải pháp mặt cắt công trình:

- Chiều cao tầng hầm

: 3,75m
- Chiều cao tầng 1


: 4,8m

- Chiều cao các tầng ở

: 3,3m

5. Giải pháp mặt đứng công trình:
Các công trình được thiết kế hình khối phù hợp với quy hoạch. Việc kết hợp hài hoà giữa mảng đặc và mảng rỗng các lô gia của các tầng điển hình mang phong cách đặc trưng. Hình thức mặt đứng thống nhất với toàn bộ tổng thể, phong cách kiến trúc hiện đại, đảm bảo tính kinh tế và tính khả thi của dự án.

6. Hoàn thiện công trình:
- Vật liệu sử dụng cho công trình dự kiến sử dụng các vật liệu địa phương, tiêu chuẩn trung bình. Cửa gỗ  trong nhà sử dụng cửa panô, cửa sổ kính UPC sử dụng loại thông  dụng trên thị trường. Gạch lát nền dùng gạch ceramic 40 x 40, khu vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn 20 x 30, toàn bộ phần gạch ceramic sử dụng cho công trình được sản xuất trong nước. Toàn bộ tường, trần, dầm cột trong được lăn sơn phủ hoàn thiện, phần tường ngoài nhà dùng sơn chống thấm, chống mốc không bả.
Phần ii. THUYẾT MINH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN
I. Các tiêu chuẩn, quy tắc và tài liệu dùng để thiết kế:

- Căn cứ quy mô công trình, quy chuẩn Việt Nam hiện hành.

- “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” QCXDVN09 : 2005

- Quy phạm trang bị điện 11TCN18–2006, 11TCN–19–2006, 11TCN-20–2006, 11T
CN21–2006.

- Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng TCXDVN 25:1991, TCXDVN 26:1991.

-  Chiếu sáng nhân tạo bên trong công trình xây dựng dân dụng TCVN 16:1986.

- Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 27:1991

- TCVN 4601:1988 - Trụ sở cơ quan - Tiêu chuẩn thiết kế.

- Các tiêu chuẩn thiết kế tham khảo:

+ IEC ( International Electric Code )

+ NFPA 781 (PDA) Standard for Lighting Protection.


+ NFPA 99 National Fire Protection Association.

II. Phương án thiết kế cấp điện công trình:

2.1. Nguồn cung cấp điện và phương án thiết kế:

Nguồn điện cấp cho công trình lấy từ trạm biến áp của toàn khu, qua tủ điện tổng của hạng mục đặt tại tầng hầm của tòa nhà sau đó phân phối tới các tủ điện tầng của từng tầng rồi tới bảng điện bố trí trong phòng và phân phối tới các phụ tải của công trình.

Để đảm bảo việc cấp điện được liên tục và an toàn cho một số phụ tải quan trọng trong quá trình hoạt động (chiếu sáng khu vực công cộng, bơm nước, bơm chữa cháy, quạt tăng áp …) trong điều kiện mất điện lưới, trường hợp có sự cố, phương án thiết kế có trang bị cho công trình một nguồn ưu tiên. Nguồn ưu tiên của hệ thống điện được lấy từ máy phát điện của toàn khu đặt ngoài nhà.

2.2. Tính toán và lựa chọn đèn chiếu sáng và ổ cắm

2.2.1. áp dụng công thức tính toán chiếu sáng: 

- Lượng quang thông cần thiết của phòng được tính theo công thức
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Trong đó: 


+ (TB : Lượng quang thông cần thiết của phòng tính toán.

+ ETB : Độ chiếu sáng cho phép của phòng (tuỳ thuộc vào chức năng của từng phòng) 



+ S : Diện tích của phòng.

+ u : Hệ số sử dụng, ( phụ thuộc vào loại chiếu sáng, và các hệ số phản xạ của trần, tường)

- Số lượng đèn được xác định theo công thức
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Trong đó: 


+ (TB : Lượng quang thông cần thiết của phòng tính toán

 + (L : Lượng quang thông của loại đèn lựa chọn.

2.2.2. Kết quả lựa chọn, bố trí đèn chiếu sáng: 

Việc tính toán chiếu sáng được dựa trên tiêu chuẩn chiếu sáng công trình dân dụng, phương pháp tính toán chiếu sáng cơ bản đảm bảo tính chính xác, hợp lý, và các yêu cầu của chủ đầu tư theo thang độ rọi tiêu chuẩn sau đây:

- Khu vực các phòng y tế, phòng căn tin, phòng sinh hoạt chung, Etc ≥ 200 Lux

- Khu vực sảnh hành lang, cầu thang, buồng vệ sinh Etc ≥ 50 Lux

- Khu vực phòng ở học viên Etc ≥ 150 Lux

Đối với các phòng y tế, phòng căn tin, phòng sinh hoạt chung của công trình trong phương án thiết kế sử dụng đèn huỳnh quang âm trần 3x18W có chụp tán quang Inox đảm bảo độ rọi tối thiểu Emin = 200 lux và bố trí hợp lý về mỹ quan. Các phòng ở sử dụng đèn huỳnh quang gắn tường 1x36W kết hợp đèn cầu bóng compact 1x13W đảm bảo độ rọi tối thiểu Emin = 150 lux.

Các khu vực sảnh vệ sinh, hành lang, cầu thang dùng đèn ốp trần bóng compact tiết kiệm điện có công suất 18W - 220V.

2.3. Phụ tải điện:

* Điện năng sử dụng:

· Hệ số công suất (cos() tính toán trung bình = 0,85.

· Tần số công nghiệp: 50Hz .

Phụ tải tiêu thụ trong công trình bao gồm:

* Điện động lực:

· Các thiết bị chuyên dùng cho quá trình sử dụng của công trình.

· Bơm nước sinh hoạt, bơm nước cứu hỏa. Hệ thống quạt thông gió, thang máy

* Các loại thiết bị dùng điện khác.

Để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của các loại thiết bị chuyên dùng và các nhu cầu sử dụng điện khác, từ các tủ điện đều bố trí các đường dây cấp điện cho ổ cắm một pha. Công suất 300W/1 ổ cắm.

Phụ tải điện:

* Xác định công suất phụ tải:

Công suất điện của toàn công trình được tính toán trên cơ sở phụ tải tiêu thụ (bản vẽ thiết kế cơ sở).

Bảng tính toán phụ tải cho tòa nhà

	TT
	Tên phòng/Tên tủ/Lộ dây
	Các thông số kỹ thuật

	
	
	Pđ
(kW)

	 
	Tủ điện tổng TĐT
	892,875

	A
	Nguồn ​ưu tiên:
	167,045

	I
	Cấp điện các tầng
	9,045

	1
	TH1 ( Tầng hầm )
	      3,186 

	2
	T1 ( Tầng 1 )
	         486 



	3
	T2 ( Tầng 2-->Tầng15 )
	         342 

	3
	T16 ( Tầng kỹ thuật )
	         432 

	II
	Cấp điện dự phòng.
	           30,000 

	III
	Cấp điện cho hệ thống bơm n​ước chữa cháy.
	           40,000 

	IV
	Cấp điện thang máy
	           45,000 

	V
	Cấp điện cho chiếu sáng sự cố.
	             3,000 

	VI
	Cấp điện cho hệ thống điện nhẹ.
	             5,000 

	VII
	Cấp điện thông gió tầng hầm
	             7,500 

	VIII
	Cấp điện cho quạt tăng áp cầu thang 
	           11,000 

	IX
	Cấp điện cho hệ thống bơm n​ước sinh hoạt, bơm tăng áp
	             1,500 

	B
	Nguồn th​ường:
	735,075

	I
	Cấp điện các tầng
	

	1
	TH1 ( Tầng hầm )
	             4,012

	2
	T1 ( Tầng 1 )
	24,297 

	3
	T2 ( Tầng 2-->Tầng15 )
	49,829

	4
	T16 ( Tầng kỹ thuật )
	          4,417 




Hệ số hoạt động đồng thời 0,8.

Hệ số  cos( = 0,85

Pđ = 892,875 kW

PTT =625,012kW

ITT = 1187,04 A

Tổng công suất biểu kiến yêu cầu cho toà nhà là:

S= (PTT/0,85 = 625,012/0,85 =735,3 (kVA).

1.1. NGUỒN ĐIỆN CẤP CHO CÔNG TRÌNH

a) Phía cấp nguồn

· Nguồn cấp điện cho công trình được lấy từ trạm biến áp toàn khu.

b) Máy phát điện dự phòng

· Nguồn dự phòng máy phát điện dự phòng cho phụ tải động lực bơm cứu hỏa, cấp nước sinh hoạt, điện nhẹ, chiếu sáng sự cố, thông tin liên lạc và chiếu sáng khu công cộng của công trình:
	TT
	Tên phòng/Tên tủ/Lộ dây
	Các thông số kỹ thuật

	
	
	Pđ
(kW)

	 
	
	

	A
	Nguồn ​ưu tiên:
	167,045

	I
	Cấp điện các tầng
	9,045

	1
	TH1 ( Tầng hầm )
	      3,186 

	2
	T1 ( Tầng 1 )
	         486 



	3
	T2 ( Tầng 2-->Tầng15 )
	         342 

	3
	T16 ( Tầng kỹ thuật )
	         432 

	II
	Cấp điện dự phòng.
	           30,000 

	III
	Cấp điện cho hệ thống bơm n​ước chữa cháy.
	           40,000 

	IV
	Cấp điện thang máy
	           45,000 

	V
	Cấp điện cho chiếu sáng sự cố.
	             3,000 

	VI
	Cấp điện cho hệ thống điện nhẹ.
	             5,000 

	VII
	Cấp điện thông gió tầng hầm
	             7,500 

	VIII
	Cấp điện cho quạt tăng áp cầu thang 
	           11,000 

	IX
	Cấp điện cho hệ thống bơm n​ước sinh hoạt, bơm tăng áp
	             1,500 

	
	
	


Hệ số hoạt động đồng thời 0,8.

Hệ số  cos( = 0,85

Pđ = 167,045kW

PTT =133,636 kW

ITT = 253,81A

Tổng công suất biểu kiến yêu cầu cho toà nhà là:

S= (PTT/0,85 = 133,636 /0,85=157,29 (kVA).

2.4. Hệ thống thiết bị đóng cắt, các thiết bị điện sử dụng trong công trình và quy cách kỹ thuật chính:

2.4.1 Hệ thống điện chiếu sáng:

- Thiết bị đóng cắt sử dụng các áptomat bảo vệ, hệ thống các công tắc.. nhằm đảm bảo hệ thống dễ vận hành, thao tác, an toàn về mặt sử dụng điện.


- Các công tắc đèn sử dụng các công tắc một hạt, hai hạt, ba hạt loại 250V/10A được đặt cách sàn 1,5m thuận lợi cho việc sử dụng.

- Tủ điện tổng và các tủ điện tầng được chế tạo bằng tôn, sơn tĩnh điện có khoá bảo vệ; các bảng điện phòng sử dụng các panel (hộp aptomat) bằng nhựa hoặc kim loại, âm tường đặt cách sàn 1,5m nhằm đảm bảo dễ thao tác, an toàn.

2.4.2 Hệ thống điện động lực.


- Cung cấp điện cho các hạng mục công trình như bơm nước sinh hoạt và cứu hỏa , thamg máy ... theo bố trí và công suất phụ tải.

- Sử dụng ổ cắm điện đôi 1 pha 3 chấu loại 250V/16A âm tường cấp điện cho các phòng. Số lượng ổ cắm tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng phòng.

2.4.3 Hệ thống nối đất:

- Để hạn chế nguy hiểm do dòng điện rò từ các tủ điện vì vậy từ tủ điện phòng đều có thêm một dây trung tính nối đất nối về tủ điện tầng và từ tủ điện tầng được dẫn về tủ điện tổng. Sau đó dây nối đất được nối với các cọc tiếp địa được chôn dưới đất. Công trình đặt một hệ thống tiếp đất an toàn độc lập với hệ thống tiếp đất chống sét, cọc tiếp địa làm bằng cọc thép mạ đồng D16 dài 2,5m, số lượng cọc đủ để đảm bảo cho Rnđ < 4(. Các phụ tải, vỏ tủ điện, máy điều hoà, máy bơm nước... đều phải nối đất an toàn.

2.4.4 Hệ thống chống sét.

Để bảo vệ công trình chống sét đánh thẳng, chống cảm ứng tĩnh điện và cảm ứng điện từ, sử dụng hệ thống chống sét trực tiếp. Kim thu sét đặt ngay trên bề mặt mái công trình là loại kim thu sét chủ động phóng điện sớm được chế tạo từ các vật liệu có phẩm chất cao không bị ăn mòn, không cần nguồn năng lượng bên ngoài và tạo được vùng bảo vệ rộng lớn,bao gòm hệ 01 kim bán kính bảo vệ lần lượt là 22m. Hệ cáp thoát sét và hệ tiếp đất chống sét hoàn toàn bằng đồng để đảm bảo độ thoát sét nhanh nhất.

Thanh đồng nối liên hệ giữa phần quả cầu thu sét với hệ thống tiếp đất được đặt ngầm cột, bên ngoài lớp bê tông thô của cột.


Hệ thống nối đất là các cọc thép mạ đồng D16mm x 2,5m. Sau khi thi công phải đảm bảo Rnđ <10 (cm (theo tần số công nghiệp).
Phần iii. Giải pháp điều hoà không khí và thông gió

I. Cơ sở thiết kế : 


Các tiêu chuẩn về điều hòa không khí và thông gió:

+ Các thông số tính toán cho điều kiện khí hậu ngoài trời khu vực Thành phố Hà Nội theo TCVN - 4088 - 85 

+ Kỹ thuật nhiệt xây dựng - Kết cấu ngăn che : Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4065-88

+ Tiêu chuẩn thiết kế Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm TCVN 5687 - 1992

+ Các quy phạm về bảo vệ môi trường của Việt Nam.

+ Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống lạnh điều hòa không khí

+ Tiêu chuẩn 232/BXD về thiết kế, thi công và ngiệm thu hệ thống lạnh điều hòa không khí.

+ HVAC Systems Duct Design SMACNA. 1981 Edition. ( Sheet Metal and Air Conditioning Contactors National Association Inc. )

+ System design Manual CARRIER air conditioning Company

+ ASHRAE Handbook Fundamental 1989 ( The American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers Standard )

+ ASHRAE Handbook HVAC Systems and application 1987

Các tiêu chuẩn về vật liệu:

+ BS ( British Standard - Part Material )

+ IEC ( International Electric Code )

+ AS/NZS ( Australian Standard / Newzealand Standard )

+ ASTM ( American Standard Material )

+ JIS ( Japanese Industrial Standard - Part Material )

+ KS, SS ( Korean Standard )

+ ARI ( Air Conditionoing and Refrigeration Institut - Part Material )

Các tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy:

+ NFPA ( national Fire Protection Association Standard )

+ TCVN về PCCC.

Các catalogue thiết bị: 

Máy và thiết bị lạnh : CARRIER, DAIKIN, TRANE, LG, FUJITSU, GENERAL, ... có xuất xứ Việt Nam, Thái lan, Malaysia, ...

Các ấn phẩm kỹ thuật khác:

+ Các ấn phẩm kỹ thuật về điều hòa không khí và thông gió.

II. Các thông số tính toán thiết kế :

1. Các thông số tính toán bên ngoài nhà :

Nhiệt độ tính toán bên ngoài cho nhóm công trình điều hoà cấp II (có hệ số an toàn 0.9) theo Phụ lục 3 -TCVN5687-1992 là:

- Nhiệt độ :
tN = 36,50C

- Độ ẩm:
(N = 70%

- Hướng gió chủ yếu: Đông - Nam

- Tốc độ gió trung bình: 2-3m/s

2. Thông số tính toán bên trong : 

- Nhiệt độ tính toán trong nhà tT = 25o C (lấy theo Phụ lục 1 - TCVN5687-1992)

- Độ ẩm không khí tính toán bên trong nhà: 65% ± 5% (lấy theo Phụ lục 1 - TCVN5687-1992)

- Trên cơ sở nhu cầu trang bị điều hoà và vốn của chủ đầu tư, hệ thống điều hoà cho toà nhà chính được thiết kế với chức năng điều chỉnh nhiệt độ không khí trong phòng theo chiều lạnh và thay đổi độ ẩm tương ứng.

- Độ ồn cho phép đối với các phòng làm việc : 40-50dB

- Số lượng người tính toán trong từng loại phòng lấy theo TCVN.

- Lượng không khí sạch được cấp vào qua hệ thống điều hoà không khí đảm bảo mức tiêu chuẩn 20 - 30 m3/h người phù hợp TCVN.


Các thông số cơ bản của các phòng : 

	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Chiều cao (m)
	Ghi chú

	
	Tầng hầm
	
	
	
	

	1
	Gara để xe
	1
	657
	3,630
	Thông gió

	
	Tầng 1
	
	
	
	

	1
	Căng tin
	1
	125
	4,680
	Điều hòa

	2
	Phòng sinh hoạt chung
	1
	70
	4,680
	Điều hòa

	3
	Phòng y tế
	1
	46
	4,680
	Điều hòa

	
	Tầng 2 - 15
	
	
	
	

	1
	Phòng ở học viên
	168
	24
	3,180
	Điều hòa


III. Các phương pháp tính toán năng suất lạnh cho công trình:

Để tính toán nhiệt cho công trình ta phải dựa vào đặc điểm kết cấu, các thông số nhiệt độ, độ ẩm cần duy trì của công trình.

Từ kết cấu bao che (tường bao, tường ngăn chia giữa các phòng, trần, sàn, cửa kính, rèm che, ... ) ta tính được hệ số truyền nhiệt của kết cấu bao che.

Từ các nguồn toả nhiệt trong phòng (máy tính, máy in, đèn, số lượng người trong phòng, ...) cùng với nhiệt độ, độ ẩm ngoài trời và nhiệt độ, độ ẩm cần duy trì trong phòng ta tính được nhiệt lượng toả ra trong không gian cần điều hoà từ đó tính được năng suất lạnh cần thiết cho không gian điều hoà.

Phương pháp tính toán nhiệt thừa như sau:

Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát:


Qt = Qto¶ + Qtt


Qto¶ = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7+ Q8


Qtt = Q9 + Q10 + Q11 + Qbs

Trong đó : 


Qt - Nhiệt thừa trong phòng (W).


Qtoả - Nhiệt lượng toả ra trong phòng (W).

Qtt - Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che do chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm (W) 

Q1 - Nhiệt toả ra từ máy móc thiết bị (W).

Q2 - Nhiệt toả ra từ các đèn chiếu sáng (W).

Q3 – Nhiệt toả ra từ người (W).

Q4 – Nhiệt toả ra từ bán thành phẩm (W).

Q5 – Nhiệt toả ra từ bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt (W).

Q6 – Nhiệt truyền vào phòng do bức xạ mặt trời qua cửa kính (W).

Q7 – Nhiệt truyền vào phòng do bức xạ mặt trời qua mái (W).

Q8 – Nhiệt truyền vào phòng do rò gió (W). 

Q9 – Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che (W).

Q10 – Tổn thất nhiệt qua mái (W).

Q11 – Tổn thất nhiệt qua nền (W).

Qbs – Tổn thất nhiệt bổ sung do gió và hướng gió (W).

1. Nhiệt toả ra từ máy móc thiết bị :


Q1 = (N®c Kft K®t (1/( - 1 + Kt)


Nđc - Công suất động cơ lắp đặt của máy (W)

Kft – hệ số phụ tải là tỷ số giữa công suất thực (hiệu dụng) của máy và công suất động cơ lắp đặt, Kft = Nlv/Nđc

Kđt – Hệ số đồng thời, Kđt = (Ni(i /(Ni( trong đó Ni là công suất động cơ thứ i làm việc trong thời gian(i, ( là tổng thời gian hoạt động của hệ thống ĐHKK này

 ( - Hiệu suất làm việc thực tế của động cơ.

Kt – Hiệu số thải nhiệt

2. Nhiệt toả ra từ các đèn chiếu sáng :


Q2 = Ncs


Ncs – Tổng công suất của các đèn chiếu sáng

3. Nhiệt toả ra từ người :


Q3 = n.q 


q  – Nhiệt toả ra từ một người (W/người)


n – Số người

4. Nhiệt toả ra từ bán thành phẩm :

Do không gian điều hoà là phòng ở, không tham gia vào quá trình sản xuất nên nhiệt toả ra từ bán thành phẩm  Q4 = 0.

5. Nhiệt toả ra từ thiết bị trao đổi nhiệt :

Do không gian điều hoà là phòng ở, không có thiết bị trao đổi nhiệt nên nhiệt toả ra từ từ thiết bị trao đổi nhiệt  Q5 = 0.

6. Nhiệt truyền vào phòng do bức xạ mặt trời qua cửa kính :

Q6 = Is Fk (1 (2 (3 (4
Is – Cường độ bức mặt trời lên mặt đứng phụ thuộcvào hướng địa lý (W/m2).

Fk – Diện tích cửa kính chịu bức xạ tại thời điểm tính toán (m2) 

(1 – Hệ số trong suốt của kính

(2 – Hệ số bám bẩn

(1 – Hệ số khúc xạ

(1 – Hệ số tán xạ do che chắn

7. Nhiệt truyền vào phòng do bức xạ mặt trời qua mái :

Q7 = 0.055 k Is F (S (W)


F – Diện tích bề mặt nhận bức xạ theo phương ngang (m2).


Is – Cường độ bức xạ mặt trời theo phương nằm ngang (W/m2)


(S  - Hệ số hấp thụ bức xạ mặt trời của bề mặt bao che.


k – Hệ số truyền nhiệt (W/m2K)

8. Nhiệt truyền vào phòng do rò gió :

Q8 = G8 (In - It) (W)


G8 – Lượng không khí rò vào phòng qua khe cửa hoặc do mở cửa (kg/s)

In – Entalpy của không khí ngoài nhà (J/kg)

In – Entalpy của không khí ngoài nhà (J/kg)

It – Entalpy của không khí trong nhà (J/kg)

9. Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che :

Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che xảy ra do có sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài nhà, công thức tính toán như sau :


Q9 = ( Ki Fi (ti  (W)


Ki – Hệ số truyền nhiệt qua kết cấu bao che

Fi – Diện tích bề mặt kết cấu bao che thứ i (m2).


(ti – Hiệu nhiệt độ trong nhà và ngoài nhà của kết cấu bao che thứ i (W/m2K)

10 Tổn thất nhiệt qua trần :


Q10 = ( K10 F10 (t10  (W)


K10 – Hệ số truyền nhiệt qua mái

F10 – Diện tích bề mặt mái  (m2).


(t10 – Hiệu nhiệt độ trong nhà và ngoài nhà của kết cấu mái (W/m2K)

11. Tổn thất nhiệt qua nền :


Q11 = ( K11 F11 (t11  (W)


K11 – Hệ số truyền nhiệt qua nền

F11 – Diện tích bề mặt nền  (m2).


(t11 – Hiệu nhiệt độ trong nhà và ngoài nhà của nền (W/m2K)

12. Tổn thất nhiệt bổ sung do gió và hướng gió :


Qbs = (1 ( 2)% (H-4) Q7 + (5 ( 10)% (F§ + FT)/F Q7  (W)

H – Chiều cao không gian cần điều hoà  (m).

FĐ, FT – Diện tích bề mặt vách hướng đông và hướng tây của không gian điều hoà (m2).

F – Diện tích tổng vách bao của không gian điều hoà (m2)

IV. Kết quả tính toán sơ bộ :

          Tính toán nhiệt, ẩm :

 
Những tính toán này được tiến hành theo những phương pháp cơ bản của kỹ thuật lạnh - điều hòa không khí 

· Bảng kết quả năng suất lạnh yêu cầu của các phòng

	TT
	Khu vực
	Diện tích (m2)
	Số lượng
	N/s lạnh tính toán (Btu/h)
	N/s lạnh chọn máy (Btu/h)
	Năng suất lạnh 1 máy (Btu/h)
	Chủng Loại
	Số lượng máy

	
	Tầng 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Căng tin
	125
	1
	94.800
	96.000
	24.000
	Treo tường
	4

	
	Phòng sinh hoạt chung
	70
	1
	47.600
	48.000
	24.000
	Treo tường
	2

	
	Phòng y tế
	46
	1
	23.900
	24.000
	24.000
	Treo tường
	1

	
	Tầng 2 - 15
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng ở học viên
	24
	168
	10.500
	12.000
	12.000
	Treo tường
	1


V. Phương án thiết kế hệ thống thông gió và điều hoà không khí  :  

Sau những đánh giá toàn diện về hình thái kiến trúc, nội thất và chức năng của nhà ở học viên cao tầng - Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, phương án thiết kế được thể hiện như sau: 

Do khoảng các giữa các không gian xa nhau, thời gian làm việc không đồng thời do vậy lựa chọn phương án điều hoà không khí cho công trình là loại máy hai cục dạng treo tường và cassette. Các indoor được lắp đặt trên tường hoặc âm trần làm lạnh cho phòng thông qua quạt gió của indoor, các outdoor được lắp đặt hai bên tường nhà. Không khí tươi được cấp cho các indoor thông qua quạt cấp đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh 20-30 m3/ng.h

Ưu điểm của hệ thống thông gió và điều hoà không khí

Các thiết bị quạt gió-dàn lạnh dễ lắp đặt, dễ sử dụng .

Các outdoor unit giải nhiệt bằng không khí được đặt ở ngoài trời nên rất thuận tiện cho việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa một cách độc lập và không ảnh hưởng đến hoạt động chung của toàn khu nhà, cũng như đến công tác hoàn thiện khác.

Độ tin cậy của thiết bị cao. Hoạt động tốt trong trong điều kiện khí hậu rất nóng và ẩm của Việt Nam.

Tiết kiệm năng lượng và rất linh hoạt về mặt năng suất lạnh.

Phù hợp cho công trình có nhiều khu vực cần điều hoà cách biệt với các chức năng và thời gian hoạt động khác nhau.

Hệ thống đường ống dẫn gas đi trong hầm trần, không ảnh hưởng tới kiến trúc của công trình.

Đảm bảo độ ồn cho phép trong các khu vực thông gió và điều hòa.

Đảm bảo các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn theo tiêu chuẩn.

Dễ sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa.

VI. Mô tả phương án điều hòa không khí:  

1. Mô tả phương án

- Các ODU là tổ hợp máy nén ngưng tụ, giải nhiệt gió được lắp đặt ngoài trời. Các máy nén lạnh loại kín có thiết bị bảo vệ động cơ do quá tải, áp suất cao thấp. Dàn ngưng tụ là loại ống đồng cánh nhôm. Môi chất làm lạnh là R22

- Các IDU là tổ hợp dàn lạnh quạt gió dạng treo tường hoặc cassette, quạt gió là loại lồng sóc. Dàn lạnh là loại ống đồng cánh nhôm. Các IDU này được lắp đặt trong từng phòng riêng biệt. 

- Hệ thống thông gió : bao gồm kế hệ thống cấp không khí tươi, hệ thống thông gió hút khu vệ sinh, hệ thống thông gió tầng hầm và hệ thống tăng áp cầu thang.

( Hệ thống cấp không khí tươi: Hệ thống cấp khí cho các khu vực điều hòa được thực hiện bởi 01 hoặc 02 quạt cấp khí tươi loại ốp tường, các quạt này hút không khí sạch bên ngoài thổi thẳng vào khu vực cần điều hoà. Lưu lượng không khí tươi cấp cho không gian cần điều hoà phụ thuộc vào số lượng người sống và làm việc và phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, đối với công trình lực chọn cung cấp lượng gió tươi là 20-30 m3/h.ng. 

( Hệ thống thông gió khu vệ sinh: Hệ thống thông gió khu WC phục vụ cho khu vực công cộng tầng 1 được thiết kế 01 quạt thông gió loại hướng trục nối ống, quạt này hút không khí từ các phòng WC thông qua hệ thống cửa gió và ống gió rồi thải ra ngoài. Hệ thống thông gió cho khu WC các phòng ở học viên được thực hiện bởi 01 quạt ốp trần, các quạt này hút không khí ô nhiễm trong khu vực WC và thổi vào hộp kỹ thuật, khí thải trong hộp kỹ thuật được hút thải ra ngoài thông qua các quạt ly tâm đạt tại tầng 16 .

( Hệ thống tăng áp cầu thang: Việc tính toán chọn quạt tăng áp cầu thang dựa trên các yếu tố sau : Khi hoạt động, hệ thống tăng áp thoát hiểm cầu thang sẽ duy trì độ chênh áp không bé hơn 50 Pa giữa hố thang và toà nhà khi tất cả các cửa đều đóng và không bé hơn 20Pa khi cửa mở. Vận tốc không khí qua cửa mở tối thiểu 1m/s để ngăn chặn khói từ toà nhà vào trong hố thang. Cả công trình có 02 thang thoát hiểm, số cửa thoát tính toán bao gồm: 01 cửa thoát tầng cho mỗi thang  kích thước 900x2200 mm.

Lưu lượng gió cần để duy trì áp cho 1 cầu thang được xác định như sau:


Q = (Q1 + Q2) x 1,15


Q1 = Fcửa x Vmin : Lưu lượng gió qua cửa mở


Q2 = Lưu lượng gió rò qua khe cửa


1,15: Dự phòng 15%.


Q1 = (0,9x2, 2) x 1 = 1,98 m3/s

Q2  = N x 0,839 A (  (P  (ASHRAE 1999)


(P : Độ chênh áp = 20 Pa 


N: Số tầng có cửa thoát , N = 16


A: Diện tích khe hở 01 cửa tầng, A = 0,048m2

Q2 = 16x0,839x0,048x ( 20  = 2,88 m3/s

Q = (1,98 + 2,88) x 1,15  = 5,58 m3/s

Lượng không khí cần cấp: Q = 5,58 m3/s (20.088 m3/h).

Như vậy chọn 01 quạt cấp ly tâm chịu nhiệt, mỗi quạt có thông số kỹ thuật:

Lưu lượng
Q  =
20.000 m3/h. 

Cột áp 
 H =
 600Pa

Hệ thống tăng áp cầu thang được thực hiện nhờ 01 quạt ly tâm đặt tại tầng mái và cấp đến các tầng thông qua hệ thống đường ống kỹ thuật. Khi toà nhà xảy ra sự cố, không khí sẽ được cấp vào khu vực buồng thang thông qua hệ thống ống gió và cửa gió tăng áp đặt tại các tầng.

- Hệ thống ống dẫn môi chất: bằng đồng có bảo ôn nối cục trong IDU và cục ngoài ODU

Mô tả mô hình khí động của phương án thiết kế lựa chọn:

Các cục trong IDU được lắp đặt trong phòng riêng. Không khí lạnh được các cục trong thổi trực tiếp vào không gian cần điều hoà qua miệng thổi của IDU 

Các miệng thổi của IDU có các cánh đảo gió tạo ra các ưu điểm nổi bật:

- Gió lạnh có thể di chuyển theo bất kỳ góc độ nào tạo ra cảm giác dễ chịu cho con người.

- Không khí lạnh được phân bố đều, quét dọc nhà nên hấp thu toàn bộ lượng nhiệt và ẩm ở khu vực có người rất triệt để nên công suất máy lạnh giảm tối đa, từ đó chi phí cũng giảm.

- áp lực dương trong nhà ngăn chặn ảnh hưởng của dòng nhiệt bức xạ qua mái và không cho không khí nóng ẩm từ ngoài tràn vào.
Phần iv: THUYẾT MINH  HỆ THỐNG CẤP THoáT NƯỚC

1. CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

a. Các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cấp thoát nước:

- Tiêu chuẩn thiết kế “Cấp nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình” 

TCXD 33 : 1985.

- Tiêu chuẩn thiết kế “Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình” 

TCXD 51 : 1984.
- Tiêu chuẩn thiết kế “Cấp nước bên trong” TCVN 4513 : 1988.

- Tiêu chuẩn thiết kế “Thoát nước bên trong” TCVN 4474 : 1987.

b. Các tiêu chuẩn về vật liệu :

+ BS ( British Standard – Part Material )

+ IEC ( International Electric Code )

+ AS/NZS ( Australian Standard / Newzealand Standard )

+ ASTM ( American Standard Material )

+ JIS ( Japanese Industrial Standard - Part Material )

+ KS, SS ( Korean Standard )

+ ARI ( Air Conditionoing and Refrigeration Institut - Part Material )

c. Các tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy :

+ Yêu cầu thiết kế “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình”    TCVN 2622 – 1995.

+ NFPA ( National Fire Protection Association Standard )

+ TCVN về PCCC.

2. các yêu cầu đối với thiết kế hệ thống cấp thoát nước:

a. Yêu cầu chung.

- Đối với hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước trong nhà thiết kế phải đảm bảo cung cấp đẩy đủ lưu lượng và áp lực nước tới tất cả các thiết bị vệ sinh dùng nước trong toà nhà, kể cả thiết bị vệ sinh ở vị trí bất lợi nhất.

- Đối với hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước thiết kế phải đảm bảo thoát được nhanh và sạch hết nước thải tại khu vực công trình. 

- Khi thiết hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình, ngoài việc tuân theo các tiêu chuẩn nêu trên, còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

b. các yêu cầu kỹ thuật:

* Hệ thống cấp nước:

- Nhiệm vụ của hệ thống cấp nước trong nhà: Hệ thống cấp nước trong nhà có nhiệm vụ đưa nước từ mạng lưới cấp nước ngoài nhà đến mọi thiết bị, dụng cụ vệ sinh trong nhà để cung cấp cho người tiêu dùng trong toà nhà. Ngoài ra nó còn kết hợp với hệ thống cấp nước chữa cháy nhằm mục đích chữa cháy cho toà nhà khi có hoả hoạn xảy ra trong thời gian khởi động máy bơm cứu hoả.

- Các bộ phận chức năng của hệ thống cấp nước trong nhà:

+ Đường ống dẫn nước vào nhà: Có nhiệm vụ dẫn nước từ đường ống cấp nước bên ngoài tới đồng hồ đo nước.

+ Nút đồng hồ đo nước: Có chức năng đo lượng nước tiêu thụ của toà nhà trong một đơn vị thời gian.

+ Đường ống chính: Dẫn nước từ két mái xuống đường ống đứng.

+ Đường ống đứng: Cấp nước từ đường ống chính xuống các tầng.

+ Các đường ống nhánh: Dẫn nước từ đường ống đứng tới các thiết bị dùng nước.

+ Hệ thống các thiết bị quản lý: Giúp cho việc quản lý hệ thống cấp nước được thực hiện một cách dễ dàng, đơn giản.

- Các yêu cầu kỹ thuật:

+ Đường ống dẫn nước vào nhà: 

Đường ống dẫn nước vào nhà có độ dốc 0,1%-0,3% hướng về phía đường ống bên ngoài để dốc sạch nước khi cần thiết. Vị trí lấy nước phải đảm bảo sao cho đường ống đi ngắn nhất, thuận tiện khi bảo dưỡng sửa chữa… Chỗ đường ống dẫn nước vào nhà nối với đường ống cấp nước vào nhà nên bố trí giếng thăm bên trong có van khoá, van một chiều.

+ Đường ống nối và các bộ phận nối ống: 

Yêu cầu của đường ống nối và các bộ phận nối ống là phải có độ bền cao, thời gian sử dụng lâu dài theo cấp công trình. 

Chống sức va thuỷ lực và tác động cơ học tốt. 

Lắp ráp dễ dàng, nhanh chóng.

Mối nối kín.

Có khẳ năng uốn cong.

Để đạt được các yêu cầu trên ta chọn ống cấp nước trong nhà là ống PPR các cỡ. Liên kết bằng phương pháp hàn nhiệt.

+ Két mái:


Két nước mái có nhiệm vụ điều hoà lưu lượng và áp lực tới tất cả các thiết bị vệ sinh trong toà nhà, ngoài ra nó còn kết hợp dự trữ nước chũa cháy cho hệ thống chữa cháy của toà nhà.

+ Các thiết bị lấy nước:


Các thiết bị lấy nước phải đảm bảo vệ sinh, chất lượng tốt, thời gian sử dụng lâu dài theo cấp công trình.

* Hệ thống thoát nước:

- Nước sạch sau khi qua sử dụng trong sinh hoạt, nước mưa rơi trên mặt đất, mái nhà… mang theo nhiều chất bẩn hưu cơ, vô cơ và vi trùng. Do đó cần được vận chuyển ra khỏi khu vực dự án, đồng thời phải được làm sạch , sát trùng trước khi xả vào hệ thống thoát nước của khu vực.

- Yêu cầu đối với hệ thống thoát nước là phải đảm bảo thoát được nhanh và sạch hết nước thải tại khu vực công trình. 

- Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước:

+ Hệ thống thoát nước trong nhà có nhiệm vụ thu tất cả các loại nước thải, kể cả nước mưa trên mái để đưa ra mạng thoát nước bên ngoài.

+ Để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, bảo vệ môi trường trước khi xả thải ra mạng thoát nước ngoài nhà cần thiết phải xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt.

- Hệ thống thoát nước trong nhà bao gồm các bộ phận sau:

+ Các thiết bị thu nước thải: Có nhiệm vụ thu nước thải từ các khu vệ sinh của toà nhà( Chậu rửa, Chậu giặt, Thoát sàn, Xí, Âu tiểu…).

+ Xi phông hay tấm chắn thuỷ lực: có nhiệm vụ ngăn không cho khí ô nhiễm từ đường ống thoát lan toả ra ngoài.

+ Mạng lưới đường ống thoát nước: Bao gồm đường ống đứng, ống nhanh, ống tháo, ống thoát sân nhà…

+ Bể tự hoại.

- Thiết bị thu nước thải:

+ Các thiết bị thu nước thải phải có xi phông ngăn mùi.

+ Có lưới chắn rác chống tắc ống( trừ Xí).

+ Mặt thu nước phải trơn, nhẵn, ít góc cạnh để đảm bảo dễ dàng tẩy rửa và cọ sạch.

+ Vật liệu chế tạo phải bền, không thấm nước, không ảnh hưởng bởi hoá chất. Vật liệu tốt nhất là sành sứ, chất dẻo.

- Xi phông: 

Có nhiệm vụ ngăn mùi, các khí độc từ mạng lưới thoát nước vào phòng. Xi phông có thể đặt dưới mỗi dụng cụ vệ sinh hoặc một nhóm dụng cụ vệ sinh có thể được chế tạo riêng rẽ.

- Đường ống nối và các bộ phận nối ống:

Yêu cầu của hệ thống đường ống thoát nước trong nhà:


Có độ bền, sử dụng được lâu dài theo cấp công trình.

Chống sức va thuỷ lực và tác động cơ học tốt. 

Lắp ráp dễ dàng, nhanh chóng.

Mối nối kín.

Có khẳ năng uốn cong.

Đem lại hiệu quả về kinh tế cao.

Để đạt được các yêu cầu trên ta chọn ống thoát nước trong nhà là ống PVC các cỡ. Liên kết bằng phương pháp keo dán.

· Bể tự hoại: 

có nhiệm vụ làm sạch sơ bộ hoặc hoàn toàn nước thải từ Âu tiểu, Xí nhờ hai quá trình lắng cặn và lên men cặn lắng trước khi thải ra mạng thoát nước ngoài nhà.

3. Tính toán nhu cầu cấp thoát nước:

a. Phạm vi thiết kế:

- Công trình là toà nhà cao 15 tầng( không kể tầng kỹ thuật, tầng mái và một tầng hầm) toà nhà có nhiều phòng ở cho sinh viên giống nhau được bố trí đều trên mặt bằng từ tầng 2 đến tầng 15. các phòng đều được bố trí khu vệ sinh riêng vì vậy cần phải thiết kế hệ thống cấp thoát nước của toà nhà sao cho hợp lý và hiệu quả nhất.

- Hệ thống cấp thoát nước cho toà nhà có nhiệm vụ cung cấp nước tới các thiết bị dùng nước tại các khu WC như: chậu rửa, vòi nước rửa, xí bệt, các bồn tiểu tiểu nam và tiểu nữ, đồng thời thu nước từ các thu sàn, chậu rửa, thu phân từ các xí bệt và hố tiểu. 

b. Tính toán nhu cầu cấp nước:


* Lưu lượng nước ngày đêm của công trình:

theo (TCXD : 33 –1985)

Qngđ = 
[image: image3.wmf]1000

2

2

1

1

N

q

N

q

´

+

´


Trong đó :


- N1  : Số sinh viên sống trong ký túc xá:( 1680 người).

- N2  : Số người phục vụ : (  20 người).

· q1: Tiêu chuẩn dùng nước đối với 1 một sinh viên: qo= 100 (l/ng.ngđ).

· q2 : Tiêu chuẩn dùng nước cho một người phục vụ:q1= 25 l/ng.ngđ.

Qngđ = 
[image: image4.wmf]1000

2

2

1

1

N

q

N

q

´

+

´

=
[image: image5.wmf]1000

20

25

1680

100

´

+

´

= 168,5(m3/ngđ).

* Lưu lượng nước tính toán của ngôi nhà:

Theo ( TCVN 4513 –1988 ) lưu lượng nước cấp tính toán trong một giây cho các cơ quan hành chính... được xác định theo công thức sau:

Qtt = 
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Trong đó: 

+ Qtt: Lưu lượng nước tính toán (l/s).

+ N: là tổng đương lượng của các thiết bị vệ sinh trong ngôi nhà.

+ (: Hệ số phụ thuộc vào chức năng của ngôi nhà (ký túc xá: (=2,5).
Bảng xác định tổng đương lượng của các thiết bị vệ sinh trong ngôi nhà

	Số TT
	Số lượng các thiết bị vệ sinh trong ngôi nhà
	Đương lượng đơn vị của các TB vệ sinh
	Đương lượng của các TB vệ sinh

	Xí
	174
	0,5
	14,5

	Sen tắm
	168
	0,67
	0,67

	Tiểu nam
	03
	0,17
	3,4

	chậu rủa
	172
	0.33
	10,23


Ta có tổng đương lượng của các thiết bị vệ sinh trong ngôi nhà N=256,83

Vậy lưu lượng tính toán của ngôi nhà là:

Qtt = 
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c. Tính toán nhu cầu thoát nước:

* Lưu lượng nước thải ngày đêm của công trình:
Theo TCXD 51-1984 lấy tiêu chuẩn thải bằng tiêu chuẩn cấp .
Qthải  = Q ngđ = 168,5 (m3/ngđ).

* Lưu lượng nước thải tính toán:





qthải tt = qc + qtb max
Trong đó:

- qthải tt: Lưu lượng nước thải tính toán của ngôi nhà (l/s).

- qc: Lưu lượng nước cấp tính toán, qc= 8,01 (l/s).

- qtb max​: Lưu lượng nước thải của thiết bị vệ sinh có lưu lượng nước thải lớn nhất. Thiết bị vệ sinh có lưu lượng nước thải lớn nhất đó là xí, qtb max​=1,4 (l/s).

qthải tt = qc + qtb max= 8,01 +1,4= 9,41 (l/s).

4. Giải pháp thiết kế cấp thoát nước


a. Giải pháp thiết kế cấp nước:

Nước từ mạng lưới cấp nước thành phố qua đồng hồ tổng vào  bể chứa nước ngầm sau đó được cụm bơm nước sinh hoạt đẩy lên bể nước mái (đặt trên tầng tum của toà nhà). Nước từ két mái qua đường ống chính tới ống đứng dẫn xuống các tầng vào các đường ống nhánh cấp nước cho các thiết bị vệ sinh.

Hệ thống cấp nước sinh hoạt và cấp nước cứu hoả được thiết kế độc lập, nước từ két mái cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt và chữa cháy trong thời gian 10 phút cho ngôi nhà.


a1. Sơ đồ nguyên lý cấp nước:

* Sơ đồ nguyên lý cấp nước tổng thể:

[image: image9]
- Bể chứa nước ngầm của công trình có nhiệm vụ dự chữ đầy đủ nhu cầu nước sinh hoạt tối thiểu trong một ngày và nước chữa cháy trong 3 giờ của khu vực.

- Trạm bơm  có nhiệm vụ đưa nước từ bể chứa nước ngầm của toà nhà lên két mái của  công trình.

* Sơ đồ nguyên lý cấp nước hạng mục:


[image: image10]
- Nước sạch từ két mái theo các đường ống đứng cấp đến các đường ống nhánh bố trí theo các tầng qua van khoá đến các thiết bị vệ sinh.

- Két mái của công trình có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ lưu lượng và áp lực đến tất cả các thiết bị vệ sinh của ngôi nhà, kể cả thiết bị vệ sinh ở vị trí bất lợi nhất.

- Ống đứng và ống nhánh có nhiệm vụ dẫn lưu lượng và áp lực nước từ két mái đến tất cả các thiết bị vệ sinh của ngôi nhà.

- Van khoá có nhiệm vụ đóng mở nước để thau rửa hay sửa chữa mỗi khi có sự cố xảy ra.


a2. Tính toán các hạng mục trong mạng lưới cấp nước:

* Tính toán két nước:

- Dung tích toàn phần két nước.

Wk = K (Wđh + Wcc) m3
Trong đó : 

- Wđh : Dung tích điều hoà của két nước.

- Wđh =30%Qngđ = 0,3(168,5 = 50,55(m3).

- W cc: Dung tích nước chữa cháy trong 10 phút ( mở máy bơm chữa cháy tự động). Theo TCVN 2622: 1995 khối tích nhà sẽ có 2 vòi phun hoạt động đồng thời, lưu lượng của vòi phun là 2,5 (l/s).

- K: Hệ số dự trữ  = 1,2


Wk = 1,25(( 50,55 + 2(2,5(60(10/1000) = 66,9(m3).

Chọn dung tích bể chứa nước mái là 67m3

     * Tính toán bể chứa nước ngầm:

Dung tích bể chứa bao gồm dung tích cấp nước sinh hoạt và chữa cháy.
· Dung tích cấp nước sinh hoạt



Bể chứa dự trữ lượng nước sinh hoạt trong 40% ngày đêm có dung tích là:
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= 0,4Qsh = 0,4(168,5 = 67,4 (m3).

trong đó: 

· 
[image: image12.wmf]sh
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 ( dung tích điều hoà lượng nước sinh hoạt của bể chứa nước, m3
· Qsh ( lượng nước sinh hoạt cần dùng trong ngày đối với công trình, m3
· Dung tích cấp nước chữa cháy



Ngoài nhiệm vụ cấp nước cho sinh hoạt, bể chứa nước còn phải dự trữ nước cho nhu cầu chữa cháy. Theo quy phạm, bể chứa nước cần cấp nước đủ cho chữa cháy trong vòng 3 giờ liên tục. Theo quy mô diện tích của công trình phải thiết kế  với 2 đám cháy có lưu lượng yêu cầu 2,5 l/s.

Như vậy dung tích phần chứa nước chữa cháy của bể chứa là:
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· Dung tích toàn phần của bể chứa nước
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 = 67,4+ 54 = 112,4 (m3).

Dung tích bể chứa nước ngầm tính toán là 112,4 m3, chọn 
[image: image17.wmf]BC

W

=115m3. Thiết kế  bể chứa nước ngầm một bể có dung tích là 115m3.


*Tính toán bơm cấp nước đặt tại tầng hầm cấp nước cho khu wc1.

Chiều cao cột áp của bơm được tính theo công thức:

Hb = H1 + H2 +  H3 +  H4    (m).

Trong đó:

· Hb : Chiều cao cột áp của bơm (m).

· H1 : Độ chênh cao của điểm cấp nước tại bể chứa ngoài nhà và điểm cấp nước của két nước trên mái (55,0 m).

· H2 : Tổng tổn thất trên đường ống đẩy (5m).

· H3 : Tổng tổn thất cục bộ tại các phụ kiện tê, cút (1m).

· H4 : áp lực tự do tại điểm nước ra trên két mái (1,0m).


[image: image18.wmf]Þ

 Hb = 55 + 5 + 1 + 1 = 62 (m).

Ta có: Qngđ  = 168,5 m3/ng.đ. Chọn số lượng bơm là 2 chiếc (1 cái chạy, 1 dự phòng). Ta khởi động bơm  1 lần trong một ngày.

     Qb = 
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 = 42,125(m3/h).

Ta tra Catalog bơm chọn bơm có thông số là Qb = 45(m3/h), H = 70,0(m).

Vậy ta chọn 2 bơm (1chạy, 1dự phòng) : Qb =45(m3/h), H = 70,0(m).

b. Giải pháp thiết kế thoát nước:

b1. sơ đồ nguyên lý thoát nước:

Hệ thống thoát nước của thành phố giải pháp thoát nước của công trình như sau: Nước thải được thu và phân làm hai loại:

- Nước thải thu từ xí, tiểu nam, theo các đường ống nhánh và ống đứng được đưa đến bể từ hoại. Tại đây nước thải đựơc làm sạch sơ bộ. Nước thải sau khi qua bể tự hoại được đưa tới hố ga và được thải ra mạng thoát nước bên ngoài.

- Nước thải thu từ chậu rửa, thu sàn, tắm... được các đường ống nhánh, ống đứng không qua bể tự hoại dẫn thẳng ra mạng lưới thoát nước thành phố nhờ hệ thống rãnh bê tông thoát nước quanh nhà.

Sơ đồ nguyên lý hệ thống thoát nước

      Thoát xí và tiểu                

thoát rửa và thoát sàn


b2. Tính toán công trình trên mạng thoát.

* Tính toán bể tự hoại:

Dung tích bể tự hoại được tính theo công thức:




Wb = Wc + Wn (m3)

Trong đó : 

Wn - thể tích nước của bể 

Wn =40%Qngđ = 40,5m3
Wc - thể tích cặn của bể:

Wc = [aT(100-W1)bc]N/[(100-W2)1000] (m3)

Trong đó :  

a - Lượng cặn trung bình 1 người thải ra một ngày = 0,5-0,8 l/ng ngày đêm. chọn a= 0,5 (l/ng).

T - thời gian giữa 2 lần lấy cặn (T = 180 ngày).

W1,W2 - độ ẩm cặn tươi vào bể và của cặn khi lên men, tương ứng 95% và 90%.

b - hệ số kể đến việc giảm thể tích khi lên men (b= 0,7).

c - hệ số kể đến việc để lại 1 phần cặn đã lên men khi hút để giữ lại vi sinh vật (c= 1,2).

N - số người mà bể phục vụ: N=450(người).

Dung tích cặn của bể là :


Wc = [0,8(180((100-95)(0,7x1,2](450/[(100-90)(1000] = 17,01 (m3).




Wb = 40,5 + 17,01= 57,51 (m3).

Dung tích bể tự hoại tính toán là 57,51(m3), chọn là 60(m3). Thiết kế bể tự hoại có dung tích là W=60m3.


b4. Yêu cầu chung về thiết bị vật tư thoát nước:

+ Hệ thống thoát nước toàn khu với rãnh thoát nước được xây bằng gạch và xi măng có nắp đậy bên trên, có xây hố ga thu cát và cặn khi rãnh quá dài. 

+ Ngoài ra còn có hệ thống cống thu nước bẩn từ các bể tự hoại thoát ra mạng thoát nước bẩn của khu vực.

+ Hệ thống thoát nước trong nhà sử dụng ống nhựa PVC, liên kết bằng keo dính ống PVC đặc chủng. Hệ thống đường ống lắp đặt trong trần kỹ thuật các khu WC và hộp kỹ thuật.

+ Hệ thống thoát nước mưa trên mái sử dụng nhựa PVC đảm bảo độ bền và thoát mưa được dễ dàng.




Bể phốt





Thiết bị vệ sinh ở các tầng





ống đứng, ống nhánh cấp nước, van khoá,  





bể nước trên tầng tum








Mạng lưới cấp nước thành phố





bể nước đặt trên tầng tum





Bơm nước sinh hoạt 





Bể chứa nước ngầm 








Xí + Tiểu...





Chậu rửa, thu sàn...





Mạng thoát nước khu





Mạng lưới thoát


nước khu
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